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1. Tình hình tai nạn lao động
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5.881 

2006

473 575 Số người chết

443 561 Số vụ TNLĐ
chết người

4.164 6186 Số người bị 
nạn

4.050 6026 Số vụ TNLĐ

20052004



Thiệt hại vật chất do tai nạn lao động

49.57164.96159.796
Số ngày nghỉ

(ngày)

14.238.000.0004.539.500.0002.008.440.000
Tài sản (đồng)

32.869.000.00015.325.090.00018.732.100.000
Thuốc men,mai 
táng,bồi thường

47.107.000.00019.864.590.00020.740.540.000
Tổng số (đồng)

200520042003



TNLĐ chết người trên địa bàn TpHCM

7423- DN vốn nước 
ngoài

12411-- Tư nhân

57373536- DN dân 
doanh

22201222- DN nhà nước

98656061Tổng số vụ:

2006200520042003



TNLĐ chết người theo lĩnh vực hoạt động

---1- Cung ứng điện

10884-Dịch vụ

4648-GTVT

32201923-Sản xuất CN

52312425- Xây dựng 

98656061Tổng số vụ

2006200520042003



Theo yếu tố gây tai nạn lao động

8231Chết ngạt(hơi khí
độc,ngạt nước…)

1411Sập đổ công trình XD
-22-Thiết bị áp lực

4153Thiết bị nâng
8443Phương tiện vận tải
96510Vật đổ,đè,văng
4464Máy cuốn kẹp

2320712Ngã cao,té hầm
41202318Điện

2006200520042003



Theo nguyên nhân gây TNLĐ

4866Nguyên nhân 
khác,chưa xác định

2412Ko có PTBVCN 

7221Ko được huấn luyện 
ATLÑ

221788Ko có qui trình, biện 
pháp lv an toàn

25172319Vi phạm qui trình 
an toàn 

38172023ÑKLV,thieát bò 
không an toàn 

2006200520042003



Các loại TNLĐ trong xây dựng từ 2003-2006 

8Lọai khác(ngạt nước,hơi khí độc, 
cháy nổ, sét đánh…)

2Bị xe máy thi công cán 
6Sự cố thiết bị nâng 
5Vật rơi, văng bắn
7Máy móc ép, kẹp, va đập 
9Sập đổ công trình, đổ giàn giáo

47Điện giật, điện cao thế
50Ngã cao

Tổng số vụ ( 134)Loại hình TNLĐ



TNLĐ trong xây dựng theo nghề nghiệp 

4Cán bộ quản lý
14Nghề khác

2Thợ điện
2CN xây lắp điện
3Vận hành máy ép cọc
5Vận hành thiết bị nâng, móc tải

10Thợ hàn, thợ sắt
34Thợ hồ, coffa
60Lao động phổ thông,ko nghề,học việc…

Tổng số vụ( 134)Loại hình TNLĐ



2. Điều kiện lao động ngành xây dựng

-Ổn định theo kế
họach sx
-Lao động có tay 
nghề
-Quản lý tương đối 
tốt

-Biến động theo qui mô và
chất lượng công trình
-Theo tiến độ,địa điểm thi 
công
-Nhiều lao động phổ
thông,thời vụ
-Chưa đào tạo nghề, ATLĐ
-Quản lý nhân lực lỏng lẻo

Nguồn 
nhân lực 

-Ít biến động do ổn 
định về kế hoạch sx

-Theo mùa
-Theo chu trình
-Công nghệ sx

Thời gian 
làm việc

Ngành khácNgành xây dựngYếu tố 
đặc trưng



-Chỗ lv tương đối 
cố định
-Lv trên các thiết bị
cố định
-Đk sinh họat tương 
đối, ổn định

-Đk làm việc kém,thiếu an toàn
-Nơi lv thường xuyên thay đổi
-Tạm bợ, có khi sống tại nơi 
làm việc

Điều kiện 
sinh hoạt

-Tư thế gò bó
-Quỳ gối, khom lưng, ngồi 
xổm, nằm ngửa…(hàn)
-Leo trèo, chênh vênh, té
ngã…(giàn giáo,sơn)
-Nhiều nguy cơ tai nạn
-Nhiều công việc nặng nhọc 
(đổ bêtông, vận chuyển vật 
liệu)

Tư thế lao 
động



-Liên tục,cơ giới,tự động 
hóa cao
-Thiết bị đặt cố định,lâu 
dài,quản lý chặt
-Điện,nước,chiếu sáng 
tương đối hoàn chỉnh,an 
toàn
-Tổ chức sx tập trung

-Công nghệ đứt đoạn,cơ giới 
hóa thấp
-Thiết bị lắp tạm,thuê mướn,di 
chuyển theo yêu cầu sx
-Sử dụng nhiều nguyên vật 
liệu,kích thước,trọng lượng lớn
-Điện,nước,chiếu sáng lắp đặt 
tạm,thiếu hoàn chỉnh
-Tổ chức sx phân tán

Công 
nghệ
sản xuất

-Trong nhà xưởng,ít ảnh 
hưởng bởi thời tiết
-Mặt bằng ổn định,ít di 
chuyển
-Bố trí,thiết kế khá ổn 
định(nơi lv,lối đi lại)

-Chủ yếu ngoài trời,ảnh hưởng 
thời tiết
-Mặt bằng rộng, bừa bãi, di 
chuyển nhiều
-Trên cao,dưới nước,hầm hố
-Thay đổi theo công trình,tiến 
trình xây dựng

Không 
gian làm 
việc





Bài 2: Các yếu tố nguy hiểm và
vùng nguy hiểm phổ biến trên 

công trường xây dựng



I. Khái niệm:
Vùng nguy hiểm thường xuyên: Là vùng 
nguy hiểm tồn tại lâu trong suốt thời gian thi 
công một công việc, hoặc tồn tại cho đến khi 
kết thúc xây dựng công trình
Vùng nguy hiểm nhất thời: là vùng nguy 
hiểm hình thành trong thời gian một ca làm 
việc



II. Các nguy cơ và rủi ro trên công trường

• Va đụng giữa các thiết bị vận chuyển
• Va đụng giữa các thiết bị vận chuyển với 

NLĐ
• Các vật liệu, phụ kiện rơi đổ
• Rơi đổ giàn giáo
• Ngã cao, rơi xuống các lỗ…
• Sập đổ khi phá dỡ công trình, tháo lắp 

máy, tháo lắp kết cấu
• Bị máy cuốn, kẹp, văng trúng
• Điện giật



III. Một số vùng nguy hiểm phổ biến trên công trường

Bị phóng điện,bị phỏng 
do vi phạm hành lang AT

Dọc hai bên và bên dưới 
đường điện cao thế

Trượt ngã, té ngã do sụp 
lỡ đất, bị vùi lấp bởi 
đất,vật liệu

Dọc theo mép hào,hố móng: 
vùng đất yếu dễ sụp lỡ cho 
chấn động của xe, máy,vật 
liệu chất bên trên quá tải

Chấn thương do tải trọng 
rơi hoặc va đụng khi 
cẩu,người lái cẩu bị 
thương (kẹt tay,té ngã…)

Vùng có cần trục họat động 
nâng chuyển vật liệu

Bị bỏng vôi do sụp hốVùng bao quanh hố vôi
Nguy cơLoại vùng nguy hiểm



Một số vùng nguy hiểm phổ biến trên công 
trường (tt)

Sụp lỗ, lọt lỗ gây chấn 
thương 

KV có các lỗ chừa sẵn trên 
sàn, tường chờ thi công

Trơn trượt, té ngãRìa mép các vị trí làm việc 
trên cao

Chấn thương do vật rơiKV bao quanh gần công 
trình thi công

Chấn thương do vật rơi, 
sập đổ các kết cấu

Bên dưới các vị trí đang lắp 
đặt,tháo dỡ copfa,giàn 
giáo,cấu kiện…

Chấn thương do va đụng  
xe,lật xe, người bị kẹt…

Vùng họat động của xe máy 
thi công

Nguy cơLoại vùng nguy hiểm



Một số vùng nguy hiểm phổ biến trên công 
trường (tt)

Bị té ngã, điện giậtKV ẩm ướt, ngập nước… có
sử dụng điện cho sản xuất

Chấn thương do sụp đổ
công trình, vật văng bắn

KV gần công trình tháo dỡ, 
đập bỏ

Chấn thương do vật rơiKV có cơ cấu truyền động, 
chuyển động của máy móc

Chấn thương do vật 
văng bắn có tốc độ cao

KV có thiết bị áp lực hoạt 
động

Chấn thương do văng 
bắn, đứt cốt thép

KV căng nắn dây thép,kéo 
cốt thép

Nguy cơLoại vùng nguy hiểm



Một số vùng nguy hiểm phổ biến trên công 
trường (tt)

Chấn thương do vật 
văng, sóng chấn động

KV tiến hành nổ mìn

Chết đuối, ngạt nước, tai 
biến ở đk áp lực cao

KV làm việc trên sông nước, 
dưới mặt nước

Điện giật, phỏng do cháy 
nổ…nổ bom mìn gây sát 
thương

KV có cáp ngầm, ống dẫn 
nhiên liệu, bom mìn sót lại

Ngạt, nhiễm độc, phỏng 
do cháy nổ khi t/x với 
các chất khí đó

KV có các khí độc và khí
cháy nổ ở các công trình 
ngầm

Nguy cơLoại vùng nguy hiểm



IV. Đánh giá mối nguy hiểm

1. Đánh giá mối nguy hiểm là gì?
2. Yêu cầu: 
•Xem xÐt toµn diÖn c¸c lÜnh vùc sản xuÊt

•ThiÕt lËp biÖn ph¸p khèng chÕ vµ ngăn ngõa mối nguy hiểm

•Trách nhiệm của lãnh đạo và chuẩn bị điều kiện vật chất, 
kỹ thuật
3. Phương pháp đánh giá:
®¸nh gi¸ bằng ®Þnh tÝnh: Nh×n, nghe, ngöi, c¶m gi¸c, d©y chuyÒn 

c«ng nghÖ, kinh nghiÖm thùc tiÔn

®¸nh gi¸ bằng ®Þnh l−îng: Sö dông c¸c thiÕt bÞ, m¸y ®o, ph©n tÝch



4. Nội dung chính của đánh giá và quản lý mối nguy:
• X¸c ®Þnh c¸c mèi nguy hiÓm

• Đ¸nh gi¸ sù t¸c ®éng tíi con ng−êi, tµi sản, m«i tr−êng

• X¸c ®Þnh c¸c biÖn ph¸p h¹n chÕ, giảm thiÓu

• KiÓm tra ®¸nh gi¸ c¸c biÖn ph¸p thùc hiÖn

• KiÓm so¸t ®Ó ®ảm bảo r»ng c¸c mèi nguy hiÓm n»m trong giíi 
h¹n cã thÓ chÊp nhËn ®−îc

IV. Đánh giá mối nguy hiểm



V. Một số mối nguy hiểm thường gặp

- Làm việc trên cao
- Làm việc dưới hầm kín
- Làm việc trong khu vực có nguy hiểm cao về
nhiễm độc, cháy nổ
- Do lỗi chủ quan của con người
- Không huấn luyện nghề nghiệp và huấn luyện 
ATVSLĐ 
- Tổ chức sản xuất không hợp lý
- Không có biện pháp an toàn 
- Không trang bị PTBVCN



L/v trong buồng lái, 
xây dựng ngoài trời

Say nóng,say 
nắng, cảm 
lạnh,ngất

VKH ko tiện nghi:quá
nóng,quá lạnh…

Quá trình làm việcBNNTác dụng của tác hại

L/v dưới sâu, trong 
giếng, lặn dưới 
nước

Bệnh sung huyếtChênh lệch áp suất

Máy nén khí, đóng 
cọc bằng búa hơi, 
nổ mìn, l/v gần máy 
rung mạnh

Giảm thính giác, 
điếc nghề nghiệp

Tiếng ồn sx

VI. Ảnh hưởng của các yếu tố có hại



Đầm bêtông, l/v với 
dụng cụ rung động, 
nén khí

Đau xương,thấp 
khớp…

Rung động thường 
xuyên 

Quá trình làm việcBNNTác dụng của tác hại

Đập,nghiền,vận 
chuyển vật liệu, hàn 
điện, nổ mìn

Bệnh bụi phổi, 
bệnh đường hô 
hấp

Tác dụng của bụi sx

Sơn, trang trí, hàn, 
chống thấm…

Nhiễm độc cấp 
tính,mãn tính, 
phồng rộp trên gia

Tác dụng của chất độc, 
chất hóa học kích thích 
(sơn, dung môi…)



Hàn điện, hàn hơi, 
l/v với dòng điện tần 
số cao

Bệnh đau mắt, 
viêm mắt

Tia năng lượng cường 
độ lớn (hồng ngọai, 
dòng điện tần số cao) 

Quá trình làm việcBNNTác dụng của tác hại

Dò khuyết tật trong 
kết cấu kim loại

Bệnh daTia phóng xạ,các chất 
phóng xạ

L/v ban đêmGiảm thị lực, cận 
thị

Nhìn căng thẳng 
thường xuyên khi chiếu 
sáng ko đủ

Bốc,dỡ vật nặng…Căng cơ, đau 
thần kinh

Tư thế làm việc gò bó



T¸c h¹i cña hµn ®iÖn 
- Ng−êi lao ®éng hÝt hoÆc nuèt ph¶i khãi hµn cã chøa «-xÝt 

kim lo¹i, c¸c chÊt ®éc ®äng l¹i ë phÕ nang phæi g©y ung 
th−.

- C¸c h¹t mÞn cña khãi hµn lµm kh« häng, ngøa häng dÉn 
®Õn khã thë, tøc ngôc, ho cã ®êm.

- C¸c «-xÝt kim lo¹i g©y sèt gäi lµ "sèt kim lo¹i'.
- TiÕp xóc l©u dµi, nồng ®é cao cã nguy c¬ bÞ bÖnh bôi phæi 

si-lÝc, bÖnh bôi phæi s¾t, bÖnh nhiÔm ®éc man-gan, 
nhiÔm ®éc Ni-ken, bÖnh do tia bøc x¹, nhiÔm ®éc khÝ 
CO.

- NhiÖt ®é cao g©y say nãng. Tia löa ®iÖn kÝch thÝch bÖnh 
s¹m da nghÒ nghiÖp.



Các vấn đề an toàn trong
thiết kế mặt bằng thi công

- Xác định nơi đặt các máy móc xây dựng ( vận 
thăng, cẩu…)

- Nơi đặt nguyên vật liệu, các cấu kiện
- Đường giao thông, vận chuyển
- Các công trình phụ, công trình tạm
- Chú ý sự thuận tiện cho thi công và vấn đề an 

toàn vệ sinh

Bài 3: Mặt bằng công trường xây dựng



1. Bố trí đường đi lại vận chuyển trên công trường
2. Xác định và rào chắn các vùng nguy hiểm trên 
công trường:
- Trạm biến thế
- Kho  vật liệu dễ cháy nổ, nguy hiểm
- Khu vực họat động của cần cầu
- Xung quanh giàn giáo



3. Bố trí máy móc thi công:
- Giảm tối thiểu mật độ máy thi công cùng làm việc 
trong không gian hẹp
- Giảm tối thiểu mật độ máy thi công cùng làm việc 
trong khu vực có nhiều người làm việc
4. Bố trí công trình phục vụ sinh hoạt tiện lợi, phù
hợp
5. Thiết kế chiếu sáng về ban đêm, trên đường đi lại
6. Mạng điện trên công trường và hệ thống chống 
sét
7. Phế thải, phế liệu có nơi chứa riêng; cần thu dọn 
thường xuyên



8. Bố trí kho bãi trên công trình:
- Bằng phẳng, đảm bảo thóat nước, nền không dốc 
quá
- Phối hợp chặt chẽ với công tác bốc dỡ, vận 
chuyển
- Gần nơi thi công
- Nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm bố
trí gọn gàng, đúng nơi qui định
- Không nên lưu giữ vật liệu nhiều và lâu trên công 
trường
9. An ninh công trường



Rào chắn

- Đảm bảo an ninh công trường, giữ người 
tránh xa khỏi khu vực nguy hiểm

- Được làm dạng chấn song, dây thép, lưới 
căng hoặc xây tường

- Bao che để tránh vật liệu, chất thải rơi 
xuống khu dân cư sát công trình

- Kết hợp đặt biển báo, đèn báo hiệu…



Sự ngăn nắp trên công trường

- Làm vệ sinh trước khi nghỉ, không để rác 
cho người sau dọn

- Cất dọn vật liệu, thiết bị chưa cần dùng 
khỏi lối đi, cầu thang, nơi làm việc

- Lau sạch dầu, nhớt rơi đổ
- Nhổ hoặc đập bằng các đinh nhọn
- Vứt phế liệu đúng chỗ



Bài 4: AN TOÀN ĐIỆN 
TRÊN CÔNG TRƯỜNG



Khả năng xảy ra tai nạn điện:
- Chạm vào vật mang điện: dây trần,mối nối,cầu dao,cầu chì…
- T/x với bộ phận KL của thiết bị,máy móc bị rò điện
- Do điện áp bước,người đi vào vùng có điện trong đất như dây

điện đứt một đầu rơi chạm đất,cáp điện ngầm bị hở
- Phóng điện hồ quang do ở gần nguồn cao áp( khoảng cách an 

toàn như sau):

96542Khoảng cách 
(m)

Đến 500Đến 300150-20035-1101-20Điện áp 
(KV)



Các tác hại do điện

- Bị phỏng tại chỗ tiếp xúc với điện
- Cơ thể bị cháy
- Bị rơi từ trên cao xuống
- Bị sốc điện cơ thể ở trạng thái co giật, mê man 
bất tỉnh, tim phổi tê liệt. Nếu người bị nạn không 
được tách khỏi kịp thời dòng điện có thể dẫn đến 
chết người



Tác hại của dòng điện liên quan đến các yếu tố

- Điện trở của người ( tuỳ thuộc lớp sừng của da và tình
trạng da)

- Trị số dòng điện qua người (xem bảng)
- Thời gian dòng điện qua người (càng lâu thì điện trở

người càng giảm)
- Tần số dòng điện qua người (50 Hz là nguy hiểm nhất, tần

số càng cao càng ít nguy hiểm)
- Đường đi của dòng điện qua người (phân lượng dòng điện

qua tim càng lớn thì càng nguy hiểm)
- Môi trường xung quanh (nóng,ẩm,bụi… làm giảm điện trở

người)



• Nơi ít nguy hiểm về điện(có đầy đủ các yếu tố):
– Khô ráo, độ ẩm không khí ≤ 75% 
– Nhiệt độ ≤ 300C
– Không có bụi dẫn điện
– Nền sàn không dẫn điện

• Nơi nguy hiểm về điện( có 1 trong các yếu tố):
– Độ ẩm không khí >75%
– Nhiệt độ >300C
– Không khí có bụi dẫn điện
– Nền sàn dẫn điện (KL, đất, gỗ ẩm, gạch, bêtông ẩm…)

• Nơi rất nguy hiểm về điện ( có 1 trong các yếu tố):
– Rất ẩm (độ ẩm xấp xỉ 100%, trần,tường,sàn nhà và đồ vật có

đọng sương)
– Thường xuyên có hơi,khí,bụi có hoạt tính hoá học
– Có đồng thời 2 yếu tố trở lên của nơi nguy hiểm



Thở bị tê liệtThở bị tê liệt. Dòng điện 
kéo dài hơn 3 giây tim bị tê 
liệt và ngừng đập

90-100

Cảm giác nóng mạnh.Bắp 
thịt ở tay co rút, khó thở

Thở bị tê liệt. Tim đập 
mạnh

50-80

Nóng càng tăng lên, thịt co 
quắp nhưng chưa mạnh

Tay không rời được vật có
điện, đau, khó thở

20-25

Nóng tăng lênTay khó rời khỏi vật có
điện.Ngón, khớp tay, lòng 
bàn tay cảm thấy đau

8-10

Đau như kim châm, cảm 
thấy nóng

Bắp thịt co lại và rung5-7
Không có cảm giác gìNgón tay tê mạnh2-3
Không có cảm giác gìBắt đầu thấy ngón tay tê0,6-1,5

Dòng điện một chiềuDòng điện xoay chiều
50-60 Hz

Dòng điện
(mA)



Nguy cơ tai nạn điện trên công trường

•- Mạng điện phục vụ thi công, nguồn điện chiếu 
sáng, nguồn điện câu mắc tạm
•- Các thiết bị điện cố định và di động (máy hàn, 
máy cắt, máy bơm, thiết bị điện cầm tay…)
•- Đường điện cao thế



Mức độ nguy hiểm tăng lên do nguyên nhân

- Có tính tạm bợ,vi phạm trong kéo dây,mắc điện, 
đấu nối thiết bị, không có cảnh báo,không đủ thiết 
bị bảo vệ
- Công nhân thiếu hiểu biết (không được huấn 
luyện an toàn điện, cấp cứu tai nạn điện..)
- Môi trường làm việc nguy hiểm: ẩm ướt,thiếu 
sáng, nhiều kim loại,vật dẫn điện…
- Việc quản lý thiết bị điện kém
- Thiếu trang bị phòng hộ về điện



An toàn trong lắp đặt,sử dụng điện trong thi công

- Sử dụng điện trên công trường phải có sơ đồ mạng điện, có
cầu dao chung và các cầu dao phân đoạn 
- Điện động lực và điện chiếu sáng phải làm hai hệ thống 
riêng
- Thiết bị điện di động, máy điện cầm tay và đèn điện xách 
tay khi nối vào lưới điện phải qua ổ cắm 
- Các phần dẫn điện của thiết bị điện phải được cách li, che 
chắn, đặt tại những nơi ít người qua lại.Người không phận 
sự không được tiếp xúc với nó
- Sử dụng biển báo an toàn điện tại những vị trí nguy hiểm 
về điện để cảnh báo 



-Dây dẫn điện phải có vỏ bọc mắc trên cột có sứ cách điện. 
Khoảng cách từ dây dẫn đến mặt đất hay sàn làm việc : 

2,5m nếu phía dưới là nơi làm việc (khi làm việc không 
sử dụng công cụ và thiết bị quá tầm với của người);

3,5m nếu phía dưới là lối người qua lại;
6,0m nếu phía dưới có các phương tiện cơ giới qua lại;
6,5m nếu phía dưới có tầu điện hay tầu hoả qua lại.(tính 

đến mặt đường ray)
- Dây dẫn trong một khoảng cột không được có quá hai mối 
nối,các điểm nối cần bố trí ở gần điểm buộc dây dẫn vào cổ sứ
- Có biện pháp bảo vệ, chống dập cáp. ở các vị trí băng qua 
đường  ô tô 
- Các đèn chiếu sáng có điện thế lớn hơn 36 vôn phải treo cách 
mặt sàn thao tác ít nhất 2,5m



1,5
2,0
4,0
5,0 

Dưới 1
Từ 1 đến 20
Từ 35 đến 110
Từ l50 đến 220 

Khoảng cách (m) Điện áp của đường dây
trên không(KV) 



Bài 5: Tai nạn ngã cao
Giàn giáo



I. Các trường hợp ngã cao

- Các dạng thi công trên cao
- Làm việc xung quanh chu vi công trình, các bộ phận 

nhô ra ngoài(hành lang,lan can,mái), làm việc trên 
mái,trên giàn giáo

- Khi lên xuống trên cao ( leo trèo trên tường, giàn 
giáo, kết cấu lắp ghép….)

- Khi đi lại trên cao (khung cốp pha cốt thép,trên mái, 
trèo qua cửa sổ…)

- Khi sàn thao tác bị đổ gãy
- Làm việc ở các vị trí chênh vênh, nguy hiểm không 

có thiết bị bảo vệ



II. Các nguyên nhân gây tai nạn ngã cao
1. Nguyên nhân về tổ chức:

- Bố trí người làm việc không đủ điều kiện:
- Thiếu kiểm tra giám sát thường xuyên
- Thiếu các phương tiện bảo vệ cá nhân
- Phân bổ thời gian, tiến độ thi công...

2. Nguyên nhân về kỹ thuật:
- Không sử dụng các phương tiện làm việc trên 

cao để tạo ra chỗ làm việc, đi lại an toàn
- Sai sót liên quan đến thiết kế,chế tạo, lắp đặt, 

sử dụng các phương tiện làm việc trên cao



III. Các biện pháp tổ chức hạn chế
ngã cao

- Tuyển chọn người đủ sức khỏe
- Huấn luyện các biện pháp an toàn khi làm 

việc trên cao
- Tổ chức kiểm tra thường xuyên,xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm



IV. Các biện pháp kỹ thuật hạn chế
ngã cao

- Trang bị các phương tiện làm việc trên cao 
đảm bảo an toàn

- Sử dụng phương tiện cơ giới đưa người 
và vật liệu lên cao

- Sử dụng các phương tiện bảo vệ
- Che chắn các vùng có nguy cơ ngã cao



- Giàn giáo: Một hệ thống kết cấu tạm thời đặt 
trên nền vững hoặc có thể treo hoặc neo, 
tựa vào công trình để tạo ra nơi làm việc cho 
công nhân tại các vị trí cao so với mặt đất 
hay mặt sàn cố định 

- Các tai nạn do giàn giáo gây ra:
• Giàn giáo bị gãy, đổ
• Ván sàn hoặc vật rơi từ giàn giáo xuống
• Người bị rơi, ngã từ giàn giáo khi làm việc 

hoặc khi lên xuống giàn giáo

V. GIÀN GIÁO



- Dàn giáo cố định ( cột chống độc lập, cột 
chống đơn…)

- Dàn giáo di động ( giáo tháp, giáo treo)
- Nhóm dàn giáo đặt trên mặt đất (giáo tháp, 

giáo kiểu thang…)
- Nhóm dàn giáo treo
- Nhóm dàn giáo neo,tựa vào công trình (giáo 
đơn trụ, dàn giáo dầm công son…)

1. Các loại dàn giáo



2. Tải trọng sàn công tác
a) Sàn công tác dùng cho một người được thiết kế

và lắp đặt đủ khả năng đỡ được tải trọng 100 Kg 
đặt tại giữa sàn;

b) Sàn công tác dùng cho hai người được thiết kế
và lắp đặt đủ khả năng đỡ được tải trọng làm 
việc 200 Kg, trong đó 100 Kg đặt cách 0,45m  về
phía trái và 100 Kg đặt cách 0,45m về phía phải 
của đường thẳng ở giữa sàn công tác.

c) Sàn công tác dùng cho ba người được thiết kế
và lắp đặt đủ khả năng đỡ được tải trọng làm 
việc 300 Kg, trong đó 100 Kg đặt cách 0,45m về
phía trái, 100 Kg đặt ở chính giữa và một 100 
Kg đặt cách 0,45m về phía phải của đường 
thẳng ở giữa sàn công tác 



- Sàn công tác (trừ khi được giằng hoặc neo chặt) 
phải đủ độ dài vượt qua thanh đỡ ngang ở cả hai 
đầu một đoạn không nhỏ hơn 0,15m và không lớn 
hơn 0,5m
- Độ hở bàn giáo: Độ hở lớn nhất giữa bàn giáo và
thanh chắn biên và giữa các tấm ván không quá 1 
cm;
- Khi giàn giáo cao hơn 6m phải làm ít nhất hai 
sàn công tác. Sàn làm việc bên trên, sàn bảo vệ 
bên dưới. Khi làm việc đồng thời trên hai sàn thì vị
trí giữa hai sàn này phải có sàn hay lưới bảo vệ. 
- Cấm làm việc đồng thời trên hai sàn trong cùng 
một khoang mà không có biện pháp bảo đảm an 
toàn 



Không được sử dụng giàn giáo trong các 
trường hợp sau:

a) Không ứng được những yêu cầu kỹ thuật và điều 
kiện an toàn lao động quy định trong hồ sơ thiết kế
hoặc trong hộ chiếu của nhà chế tạo.

b) Không đúng chức năng theo từng loại công việc;
c) Các bộ phận của giàn giáo có biến dạng, rạn nứt, 

mòn rỉ;
d) Khoảng cách từ mép biên giới hạn công tác của giàn 

giáo, giá đỡ tới mép biên liên kề của phương tiện vận 
tải nhỏ hơn 0,6 m;

e) Các cột hoặc khung chân giáo đặt trên nền kém ổn 
định (nền đất yếu, thoát nước kém, lún quá giới hạn 
cho phép của thiết kế . . .) có khả năng trượt lỡ hoặc 
đặt trên những bộ phận hay kết cấu nhà không được 
tính toán đảm bảo chịu lực ổn định cho chính bộ
phận, kết cấu và cho cột giàn giáo, khung đỡ



3. Neo giằng giàn giáo
Giàn giáo thanh thép ống khi hoạt động phải được 
liên kết chặt với tường hoặc kết cấu khi có chiều 
cao lớn hơn bốn lần kích thước nhỏ nhất chân 
giáo. 
Thanh neo đứng được đặt tiếp theo tại các vị trí
cách nhau không quá 7,5m. 
Thanh neo đỉnh đặt tại chỗ không thấp hơn bốn 
lần kích thước nhỏ nhất chân giáo tính từ đỉnh của 
giàn giáo. Các thanh neo dọc đặt tại các điểm cuối 
và các vị trí cách nhau không quá 9m, bảo đảm 
không cho giàn giáo bị xoay hay bị tách khỏi 
tường nhà hoặc kết cấu 



4. Lưới an toàn
Yêu cầu khi sử dụng :    

   1/ Lưới phải được treo chắc chắn vào các kết cấu cố định, 
chịu lực tại 4 góc lưới v à các điểm đầu dây bổ trợ . Nếu điều 
kiện cho phép ,cần tăng cường thêm các dây treo khác  móc 
vào dây viền ngoài của lưới.

2/ Vị trí người cần bảo vệ cách điểm thấp nhất của lưới 
không quá 3,5 mét.
   3/ Điểm thấp nhất của lưới khi không tải cách các cấu trúc 
phía dưới (vật, mặt đất  …. ) khoảng cách lớn hơn 3,5 mét.

4/ Vị trí vùng làm việc phải ở phía trong đường biên ngoài 
của lưới ít nhất 2 mét.
   5/ Sau khi căng xong lưới, đơn vị sử dụng phải tổ chức thử 
động bằng cách thả vật có khối lượng 75 kilogam ( bao cát , xi 
măng …) rơi từ vị trí làm việc cao nhất đến vùng chịu lực yếu 
nhất  (điểm giữa lưới và giữa ô luới phụ) . Vật rơi phải nẳm 
trên lưới, không bị va đập vào các kết cấu xung quanh hoặc 
đụng vào các vật , kết cấu phía dưới. Nếu vật thử bị đụng 
xuống các kết cấu phía dưới thì phải kiểm tra lại độ căng của 
dây treo hoặc khắc phục bằng cách tăng khoảng cách ghi ở
mục 3 phần này đến mức  thích hợp



5. Quy tắc an toàn sử dụng dàn giáo

• Lên dàn bằng đường đi, bậc thang
• Không tự ý tháo dỡ lan can, tay vịn
• Không tự ý di chuyển tấm lót sàn dàn giáo
• Sử dụng lưới và dây an toàn
• Bố trí người làm việc xen kẽ trên dưới
• Cách điện và bảo hộ tốt khi làm gần đường 
điện

• Không để vật liệu trên dàn giáo



Quy tắc an tòan sử dụng dàn giáo di động

• Chỉ sử dụng ở nơi bằng phẳng
• Không được di chuyển khi có người hoặc 

vật liệu ở bên trên
• Không được tự ý tháo dỡ lan can
• Không tì người vào dàn giáo khi làm việc
• Không mang đồ vật theo khi lên giàn giáo



Bài 6: Thi công hầm,hố đào

Khi thực hiện các công việc:

- Thi công, lắp đặt các công trình ngầm
- San lấp mặt bằng
- Thi công phần móng…



I. Các loại hố đào

• Hào hố vách đứng có và không có
vách chống

• Hào hố mái dốc
• Hào hố có mái giật cấp



II. Các nguy cơ trong thi công đất

1. Sự trượt, sạt lở vách đất:
- Đào hố với vách đứng vượt quá giới hạn 

chiều sâu cho phép
- Mái dốc không đủ ổn định
- Gia cố hoặc tháo dỡ kết cấu chống vách 

không đúng kỹ thuật
- Tác động của ngoại lực: phương tiện giao 

thông,tập kết vật liệu gần mép hố đào…



2. Các nguy cơ khác:
- Đất đá rơi từ trên bờ dốc xuống
- Người bị té ngã xuống hố,hào
- Ngạt thở hoặc nhiễm độc
- Đào trúng các công trình ngầm
- Điện giật khi bơm nước
- Lũ lụt, ngập nước
- Đào trúng bom,mìn,vật liệu nổ…



Đào hố, hào sâu vách đứng không gia cố chống 
vách (TCVN-5308-1991):

- Không quá 1m đối với đất cát và đất tơi xốp,và đất 
mới đắp;
- Không quá 1,25m đối với đất pha cát (á cát);
- Không quá 1,50m đối với đất pha sét (á sét) và đất 
sét:
- Không quá 2,0m đối với đất rất cứng khi đào phải 
dùng xà beng hoặc cuốc chim. 



chống theo thiết kếĐóng ván cừ sâu vào đáy hố móng ít nhất 
là 0,75m

Tất cả các loại đất 
khi có nước 
ngầm mạnh

Chống theo thiết kếchống đứngChống ngang hoặc
liên tục (khít)

Đất có độ ẩm cao, 
đất rời

Chống theo thiết kếChống ngang liên 
tục (khít)

Chống ngang và để
cách quãng 2 tấm

Đất có độ ẩm tự
nhiên

đào sâu từ 5m trở lênđào sâu từ 3 đến 5mđào sâu đến 3m
Kiểu chống váchLoại đất

- Dùng ván có chiều dầy ít nhất là 5cm và rộng từ 20 đến 25 cm đặt sát 
vào vách hố đào .

- Các cột chống hay thanh chống để giữ ván phải đặt cách nhau từ 1,5 
đến 2m tuỳ thuộc vào tính chất của đất và chiều sâu hố đào.

- Khoảng cách giữa các thanh chống ngang trên phương thẳng đứng 
không lớn hơn 1m. ở phía trên và dưới mỗi đầu thanh chống ngang phải 
có nẹp giữa.

- Các thanh chống ngang phải bố trí nằm trên cùng một mặt phẳng theo 
chiều cao cũng như theo chiều ngang 
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TCVN 5308:1991 Giá trị góc α khi đào mái dốc chiều sâu không quá 5m



III. Những vấn đề cần biết trước 
khi tiến hành công việc

• Địa điểm sẽ đào 
• Chỗ đó đã từng đào chưa 
• Chiều rộng, chiều dài và chiều sâu hố sẽ 
đào

• Loại đất sẽ đào lên
• Thời tiết dự báo lúc đào như thế nào 
• Thiết bị gì tham gia quá trình đào 
• Có thiết bị ngầm dưới đất không (như 
đường ống, cáp ngầm…)



IV. Những yêu cầu chung về an toàn 
trước khi tiến hành công việc

• Lối vào khu vực đào phải được mở rộng, thoáng và dễ dàng 
cho người và các loại thiết bị máy móc ra vào 

• Lối vào hố đào hay thang leo phải được trang bị tại các lối 
thoát 

• Các phương án chống sụt, lún, ngập nước phải được triển 
khai. 

• Hệ thống chiếu sáng
• Hàng rào chắn và biển báo quanh khu vực làm việc
• Hạn chế các phương tiện cơ giới nặng đến gần hố đào 
• Hạn chế các công việc nâng cẩu hoặc truyền tải nơi đào đất 
• Trang bị bảo hộ cần thiết cho người tiến hành công việc 
• Các bước kiểm tra và kiểm soát cần thiết cho công việc 
được cho là thực hiện trong không gian hạn chế phải được 
triển khai



V. Các yêu cầu an toàn khi thi công đào xới

- Kiểm tra tất cả các hố, mương rãnh khi thi công 
và trong quá trình thi công.
   - Đất đào lên sẽ được đổ cách xa miệng hố ít nhất 
0,5m hay bằng 1/3 độ sâu của hố. 

- Cần đảm bảo có đầy đủ các phương tiện vào và
thoát ra khỏi hố 
  - Không nên lưu giữ hay di chuyển vật liệu và thiết 
bị gần miệng hố
   - Đặt tấm lót để ngăn ngừa thiết bị lăn xuống 
mương rãnh.

- Bố trí đủ ánh sáng ở nơi thi công đào xúc



Bài 7: Nguy cơ và biện pháp ngăn 
ngừa trong thi công xây lắp



I. Các công tác thi công xây lắp

- Công tác trên mái
- Công tác xây, tô
- Công tác bêtông cốt thép
- Công tác lắp ghép kết cấu xây dựng
- Công tác xếp, dỡ và vận chuyển
- Công tác hoàn thiện công trình (quét 
vôi,sơn,lắp kính,ốp bề mặt….)
- Thi công trong không gian kín



II. Các nguy cơ trong công tác 
thi công xây lắp

- Ngã cao
- Rơi đổ vật liệu
- Rơi đổ các cấu kiện
- Chấn thương do sử dụng máy móc gia 
công



1. Công tác trên mái

- Nguyên nhân tai nạn:
• Ngã xuống từ rìa mái
• Ngã qua các lổ hổng trên mái
• Ngã do vật liệu làm mái giòn, dễ vỡ



Biện pháp ngăn ngừa

- Kiểm tra tình trạng vì kèo,xà gồ,phương 
tiện an toàn
- Lắp đặt rào cản,lan can,che đậy các lổ
hổng
- Đeo dây an toàn,sử dụng ván lót và thang 
mái
- Có biện pháp chống lăn khi để dụng cụ,vật 
liệu



2. Công tác xây, tô
- Nguyên nhân tai nạn: 
• Khối xây bị đổ:

– Không đảm bảo độ kết dính,chịu lực
– Kỹ thuật xây không đúng
– Vữa xây bị rửa trôi

• Không bố trí phương tiện làm việc an toàn
•Vận chuyển vật liệu không an toàn
• Vật liệu, dụng cụ rơi
• Làm việc trên đỉnh tường,chất vật liệu quá 
qui định trên sàn thao tác



Biện pháp ngăn ngừa
- Kiểm tra tình trạng phần xây trước,sắp 
xếp bố trí vật liệu
- Sử dụng giàn giáo khi xây cao
- Đưa vật liệu lên cao phải dùng thiết bị
cẩu chuyển
- Sử dụng rào chắn,lưới chống vật liệu 
rơi
- Cấm đi lại trên đỉnh tường,đứng trên 
mái để xây, dựa thang vào tường mới 
xây



3. Công tác bêtông cốt thép

- Các công đoạn:
• Gia công lắp dựng cốt thép
• Chế tạo lắp đặt  ván khuôn
• Đổ và đầm bêtông



Nguyên nhân tai nạn

- Chấn thương do máy móc thi công
- Ngã cao (lắp,tháo dỡ coffa…)
- Vật liệu rơi đổ do lắp đặt, tháo dỡ
- Va quẹt, đạp phải vật sắt nhọn



Biện pháp ngăn ngừa
- Ván khuôn:
• Chế tạo, lắp dựng đúng thiết kế, kiểm 
tra trước khi đổ bêtông
• Sử dụng giàn giáo khi lắp dựng, tháo 
dỡ
• Tháo dỡ từ trên xuống, khi bêtông đạt 
cường độ cho phép,tháo dần từng bộ
phận
• Sử dụng rào chắn,lưới chống vật liệu 
rơi



Biện pháp ngăn ngừa
- Cốt thép:
• Khi gia công:

– Rào chắn khu vực gia công cốt thép
– Xếp đặt gọn gàng

• Khi lắp đặt:
– Cấm đi lại trực tiếp trên khung cốt thép
– Không chất cốt thép trên sàn công 
tác,ván khuôn quá tải trọng
– Đề phòng cốt thép chạm vào dây điện



4. Máy móc thi công xây dựng
• Máy thi công đất (máy đào xúc, đầm đất, đóng ép 
cọc…)
• Các thiết bị nâng chuyển (vận thăng,cẩu tháp,tời…) 
để nâng chuyển,lắp ráp kết cấu và vật liệu
• Máy gia công các chi tiết (kéo,uốn,cắt sắt,máy 
hàn,máy cưa…)
• Máy trộn bêtông, khoan cắt bêtông
• Máy làm công tác hoàn thiện (cưa,cắt,mài,phun 
sơn…)
• Các thiết bị điện cầm tay (máy khoan,mài,cắt…), các 
thiết bị điện
• Máy nén khí, bình khí nén



Các nguyên nhân,sự cố tai nạn
1. Tình trạng máy không tốt
2. Máy bị mất cân bằng
3. Thiếu thiết bị che chắn vùng nguy hiểm
4. Sự cố tai nạn điện
5. Do người vận hành
6. Quản lý máy móc, thiết bị
7. Chiếu sáng thiếu hợp lý



• Đảm bảo chất lượng máy, an toàn khi vận hành
• Đảm bảo độ ổn định của máy
• Xác định VNH và chế tạo thiết bị rào chắn, tổ

chức che chắn vùng nguy hiểm
• Đảm bảo chiếu sáng hợp lý
• Phòng ngừa sự cố tai nạn điện
• Tổ chức quản lý tốt:

– Tuyển dụng,đào tạo người vận hành
– Quản lý hồ sơ máy, giao trách nhiệm quản lý

Các biện pháp phòng ngừa



Bài 8: VẬN CHUYỂN VẬT LiỆU



I. Các TN trong vận chuyển vật liệu

• Đổ phương tiện (quá tải,nền không ổn định)
• Rơi vật cẩu (tuột, đứt dây buộc, dây cáp)
• Di chuyển,nâng hạ vật với tốc độ nhanh, 

phanh hãm đột ngột
• Va chạm với phương tiện khác, với công 

trình hoặc người
• Té ngã do đi lại, lên xuống
• Sự cố trong việc tháo lắp, sửa chữa, sử dụng
• Va chạm với đường dây điện



II. Các biện pháp phòng ngừa sự cố

• Chú ý đến việc làm đúng quy trình và kỹ 
năng của người điều khiển thiết bị

• Đảm bảo không gian làm việc trong quá
trình vận chuyển và thiết bị nâng hạ

• Đường vận chuyển, vị trí làm việc phải 
bằng phẳng,chắc chắn. Lắp đặt các biển 
cảnh báo, phương tiện báo hiệu

• Thực hiện các chế độ kiểm tra và bảo 
dưỡng các phương tiện, thiết bị



III. Qui tắc an toàn sử dụng thiết bị nâng

• Sử dụng thiết bị đã được kiểm định
• Người vận hành phải qua đào tạo và được cấp giấy 

chứng nhận
• Đảm bảo việc kê lót, chống lún và độ ổn định của 

phương tiện, thiết bị
• Thường xuyên kiểm tra tình trạng thiết bị (dây cáp, 

xích buộc, móc…)
• Buộc móc tải phải cân đối và chắc chắn
• Đảm bảo khoảng cách giữa thiết bị đến các chướng 

ngại vật



Khi thiết bị hoạt động nghiêm cấm
° Cấm người qua lại dưới tầm hoạt động của thiết bị 

nâng.
° Đứng giữa tải và chướng ngại vật
° Không được nâng tải lớn hơn tải trọng cho phép ở tầm 

với tương ứng 
° Không được nâng tải bị vùi dưới đất, bị vật khác đè lên 
° Không được cẩu với, kéo lê tải 
° Cấm nâng-hạ hoặc chuyển tải khi có người ở trên tải 
° Không để thiết bị nâng làm việc hoặc di chuyển gần 

đường dây tải điện 
° Không cho vật nâng di chuyển theo 2 hướng cùng một 

lúc



IV. Tính lực căng dây cáp:

– Q: trọng tải vật treo (kG)
– n: số nhánh cáp
– α: góc nghiêng của cáp với phương đứng
– m: hệ số phụ thuộc vào α

n
Qm

n
QS •=•=

αcos
1







• Tính chiều dài nhánh cáp:

– c: chiều dài nhánh cáp (m)
– h: chiều cao tam giác tạo nên bởi nhánh cáp (m)
– b: khoảng cách giữa các điểm treo theo đường 

chéo (m)

h
b

c 2

2

2
+= ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛



• Loại bỏ hoặc chọn cáp:
– P: lực làm đứt cáp
– S: lực lớn nhất tác dụng lên cáp
– K: hệ số an toàn

K
S
P
≥

4

5
5,5
6

3,5
5-6
9
6

Cáp nâng tải và kéo cần ở các thiết bị nâng chuyển sơ bộ
Cáp nâng tải và nâng cần ở máy trục, máy khoan
a) Chế độ làm việc nhẹ
b) Chế độ làm việc trung bình
c) Chế độ làm việc nặng
Cáp chăng cần, cáp chằng
Cáp của máy trục, gầu ngoạm
Cáp dùng nâng người
Cáp của máy xúc

Trị số KLoại máy sử dụng cáp- công dụng cáp



Bện cáp
- Bện xuôi: sợi thép trong tao được bện cùng chiều bện của các tao quanh lõi

-Bện ngược: sợi thép trong tao được bện ngược chiều bện của các tao quanh 
lõi

- Chiều dài bước bện: đếm dọc theo trục cáp số tao cáp bằng đúng số tao cáp 
trên tiết diện ngang



• Tiêu chuẩn hủy bỏ cáp
• - Lọai bỏ cáp khi số sợi đứt cáp trên

một bước bện vượt số sợi cho phép

18
19
20

36
38
40

18
19
20

36
38
40

11
13
15

22
26
30

6
7
8

12
14
16

Đến 6
Từ 6 đến 7
Trên 7

Số sợi dứt cho phép lớn nhất trên một bước bện

Bện
xuôi

Bện
chéo

Bện
xuôi

Bện
chéo

Bện
xuôi

Bện
chéo

Bện
xuôi

Bện
chéo

18 x 19 = 3426 x 61 = 3666 x 37 = 2226 x 19 = 114

Cấu tạo của cáp, số sợiHệ số dự trữ bền 
ban đàu của cáp
khi tỉ số D/d theo
đúng quy định của tiêu 
chuẩn này 



0,85
0,75
0,70
0,60
0,50

Hủy bỏ

10
15
20
25
30
40

mCáp mòn %

Khi mặt ngoài của cáp co ùhiện tượng bị gỉ mòn rõ rệt thì phải hạ
thấp tiêu chuẩn hủy bỏ cáp. vì lúc này sức chịu đụng của cáp bị 
giảm đi nhiều do bị gỉ mòn. Để đo độ mòn của cáp, trước hết 
phải cạo sạch đất và gỉ



CORRECT CORRECT

INCORRECT INCORRECT






